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I.TÍNH TẤT YẾU PHẢI ĐIỀU CHỈNH 

1. Xu thế mới trong kinh tế quốc tế 

Khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra 
bắt nguồn từ cuộc đổ vỡ tín dụng tại Mỹ 
năm 2007 làm thay đổi mô hình phát triển 
kinh tế toàn cầu, khiến cho nền kinh tế 
thế giới hiện nay đang xuất hiện những xu 
thế mới. 

1.1. Tăng trưởng kinh tế thế giới 
phát sinh biến đổi mới 

Bước vào năm 2011, nền kinh tế thế 
giới vẫn còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ 
cuộc khủng hoảng tiền tệ quốc tế khiến 
cho sự phục hồi kinh tế ở các nước không 
được đồng đều, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch 
có phần tăng lên. ở một số nước phát triển 
tỉ lệ thất nghiệp cao, doanh số bán hàng 
kém, một số ngành trụ cột như bất động 
sản, tiền tệ…vẫn còn chịu thiệt hại 
nghiêm trọng. Đặc biệt, ở một số quốc gia 
chính phủ nợ nần quá nhiều, thu chi tài 
chính mâu thuẫn rõ rệt, cuộc khủng hoảng 
kinh tế tài chính toàn cầu tưởng chừng 
đang đi tới hồi kết, bất ngờ lại biến tướng 

thành cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu 
và nó lan rộng ra nhiều nơi, tiềm tàng 
những ảnh hưởng và rủi ro lớn như bội chi 
tài chính cao, nợ công cao…Chuyên gia 
kinh tế Nouriel Roubini nhận định 
rằng“khả năng xảy ra suy thoái kép là 
60%”(1). Châu Âu trở thành tâm điểm với 
những hoài nghi về việc liệu đồng tiền 
chung Euro của khu vực này có thể sống 
sót trong cuộc khủng hoảng?... 

Kinh tế thế giới vì vậy tăng trưởng 
chững lại, không ít quốc gia chọn chủ 
nghĩa bảo hộ mậu dịch, không ngừng bán 
phá giá đối với các sản phẩm nhập khẩu 
cũng như các biện pháp nâng cao thuế 
quan khác. Điều này tác động mạnh mẽ tới 
Trung Quốc, vì nước này xuất khẩu sản 
phẩm theo mô hình tập trung lao động, 
nên chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi. Không 
chỉ vậy, cùng thời gian này, Trung Quốc 
còn đứng trước làn sóng đòi hỏi tăng tỷ giá 
giữa đồng Nhân dân tệ với đô la Mỹ theo 
yêu cầu của các nước phương Tây. Giá trị 
đồng Nhân dân tệ tăng cao vừa có lợi cũng 
vừa có hại cho Trung Quốc. Lợi đó là các 
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sản phẩm nhập khẩu và giá thành dịch vụ 
của Trung Quốc giảm thấp, đồng thời 
Nhân dân tệ có thể mua được càng nhiều 
sản phẩm quốc tế. Hại đó là ảnh hưởng 
đến các sản phẩm xuất khẩu, giá thành 
xuất khẩu tăng khiến cho nhu cầu thị 
trường toàn cầu giảm. Do chịu những tác 
động trên, Trung Quốc khó có thể đẩy 
mạnh sự phát triển kinh tế.    

1.2. Sự cạnh tranh giữa các quốc 
gia ngày càng khốc liệt  

Do ảnh hưởng của khủng hoảng tiền tệ, 
nhu cầu tái cơ cấu kinh tế trên toàn cầu 
trở nên cấp bách. Quá trình này đã thúc 
đẩy tiến trình cách mạng khoa học thế giới 
bước vào giai đoạn sáng tạo và nâng cấp 
ngành nghề.  

Trước những hạn chế về tài nguyên 
thiên nhiên, phát triển “kinh tế xanh” dần 
trở thành xu thế lớn. Không ít các nước 
phát triển đã đưa ra“chính sách xanh” mới 
khi đối phó với khủng hoảng và ứng phó 
với biến đổi khí hậu toàn cầu. Các nước 
này định ra chiến lược phát triển cho 
tương lai, tăng thêm đầu tư nghiên cứu và 
phát triển, ủng hộ phát triển sáng tạo 
những lĩnh vực như nguồn năng lượng 
mới, y dược sinh học, mạng lưới thông 
tin…Trong phạm vi toàn cầu đang nổi lên 
phát triển công nghệ sạch ít cacbon, tiết 
kiệm năng lượng, giảm chất thải…Cuộc 
cạnh tranh để chiếm lĩnh đỉnh cao phát 
triển xanh, xây dựng mô hình tiết kiệm tài 
nguyên, thân thiện với môi trường ngày 
càng kịch liệt. Có một số lĩnh vực, khoảng 
cách của những nền kinh tế mới nổi và các 
nước phát triển là khá nhỏ. Trong bối cảnh 
như vậy, đòi hỏi Trung Quốc nắm chắc xu 
thế, ứng đối đúng đắn, chiếm giữ được cơ 
hội đẩy mạnh phát triển để có thể đuổi kịp 

hoặc vượt qua nước khác, không rơi vào 
trạng thái bị động và lạc hậu. 

1.3. Xuất hiện những điều chỉnh 
mới trong trật tự kinh tế thế giới  

Nếu như trước đây trong nền kinh tế 
thế giới chỉ có các nước phát triển đóng vai 
trò chủ đạo trong xử lý những vấn đề toàn 
cầu, thì hiện nay trải qua thử thách của 
khủng hoảng tài chính các nước này đang 
vấp phải những trở ngại nêu trên và mất 
dần vị thế. 

Các nước đang phát triển, đã nắm bắt 
thời cơ tận dụng tài nguyên, dân số và lợi 
thế thị trường vươn lên mạnh mẽ. Đáng 
chú ý nhất là sự xuất hiện của một loạt 
nước “mới nổi” như BRICS (Bra-xin, Nga, 
ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi). Các nước 
BRICS hiện chiếm 42% dân số toàn cầu và 
30% lãnh thổ thế giới. Dự kiến tới năm 
2015, GDP của khối này sẽ đóng góp tới 
22% tổng giá trị GDP toàn cầu(2). Với sự 
phát triển kinh tế như vậy, BRICS sẽ đóng 
một vai trò lớn hơn trên trường quốc tế. 
Tiếp theo BRICS, 11 nước đang phát triển 
khác trong tương lai có triển vọng quy mô 
kinh tế rất lớn. Đó là các nước Hàn Quốc, 
Bangladesh, Ai Cập, Indonesia, Iran, 
Nigeria, Pakistan, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, 
Việt Nam, Mexico. Sự phát triển nhanh chóng 
của các nền kinh tế mới nổi đang tạo ra 
những biến chuyển đáng kể trong trật tự 
kinh tế thế giới. Dòng chảy thương mại và 
vốn giữa các vùng kinh tế mới nổi lên của 
thế giới như châu á, châu Phi, Trung Đông 
và châu Mỹ Latin đã khiến cho các nền 
kinh tế này tránh khỏi lệ thuộc vào thị 
trường tiêu dùng phương Tây. Cuối năm 
2010, trao đổi thương mại và hợp tác phát 
triển kinh tế của châu á và châu Mỹ Latin 
đã tăng 7 lần so với 10 năm trước đó, đạt 
268 tỷ USD(3).  
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Quan hệ thương mại và đầu tư giữa các 
nền kinh tế mới gia tăng và phát triển, 
khiến cho Trung Quốc, ấn Độ và các nền 
kinh tế mới nổi nhẹ nhàng vượt qua suy 
thoái trong khi các nền kinh tế phương 
Tây vẫn phải oằn mình gánh những khoản 
nợ chồng chất cũng như nạn thất nghiệp 
cao. Vị thế của Mỹ và châu Âu đối với nền 
kinh tế toàn cầu vì thế bị suy giảm. Điều 
này làm thay đổi cấu trúc nền kinh tế thế 
giới. Các nền kinh tế có sức sống nhất thế 
giới chủ yếu nằm ở khu vực châu ¸ - Thái 
Bình Dương, thực lực kinh tế đang dần 
chuyển dịch từ phương Tây sang phương 
Đông, từ phía Bắc xuống phía Nam và các 
nước đang phát triển ngày càng chiếm tỷ 
trọng lớn trong nền kinh tế toàn 
cầu…Thực tế mới này đang đang đặt ra 
cho cộng đồng quốc tế những thách thức 
trong lĩnh vực kinh tế, đòi hỏi các nước 
phát triển phương Tây phải tăng cường 
khả năng hợp tác với các nước đang phát 
triển. Mỹ đã sớm nhận ra điều này và đã 
sử dụng Hiệp định Đối tác kinh tế chiến 
lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) làm 
công cụ chủ yếu để thúc đẩy kinh tế với 
các nước tại châu á- Thái Bình Dương. 

2. Kinh tế Trung Quốc đối mặt với 
nhiều nhân tố phức tạp  

Bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ 
XXI, sự phát triển của kinh tế Trung Quốc 
còn đối mặt với rất nhiều nhân tố phức tạp. 
Đặc biệt, Trung Quốc đang tiến vào một thời 
kỳ có nhiều rủi ro rất lớn.  

2.1 Bước vào giai đoạn tăng trưởng 
mới không ổn định 

Nhiều dấu hiệu về sự suy giảm rõ rệt 
của nền kinh tế cho thấy Trung Quốc đang 
bước vào giai đoạn tăng trưởng mới rất 
không ổn định. Năm 2011, kinh tế Trung 
Quốc tăng trưởng 9,2% (giảm so với 10,4% 

năm 2010), đạt giá trị GDP 47,16 nghìn tỷ 
Nhân dân tệ, tương đương khoảng 7,49 
nghìn tỷ USD(4). Việc mục tiêu tăng trưởng 
suy giảm là một phần trong những nỗ lực 
của Trung Quốc để điều chỉnh mô hình 
phát triển kinh tế theo hướng bền vững và 
hiệu quả nhằm đạt tới “chất lượng phát 
triển cao hơn trong một khoảng thời gian 
dài hơn”(5). Chính phủ Trung Quốc đã xác 
định nước này đang chuyển từ kỷ nguyên 
“10+2” với tăng trưởng kinh tế 10% và tỷ 
lệ lạm phát ổn định 2% sang kỷ nguyên 
“8+4”. Trước đó, từ năm 2000-2010 tỷ lệ 
tăng trưởng GDP bình quân hàng năm của 
Trung Quốc luôn lên tới hơn 10%. Điều 
này cho thấy kinh tế Trung Quốc đang 
bước vào giai đoạn điều chỉnh mới.   

2.2. Chính sách vĩ mô thắt chặt thái 
quá    

Trung Quốc đã áp dụng chính sách tài 
chính tích cực và chính sách tiền tệ nới 
lỏng, khiến tăng trưởng kinh tế tuy được 
đảm bảo, nhưng sức ép lạm phát trong 
nước gia tăng. Năm 2011, tỷ lệ này là 
5,4%(6), do vậy Chính phủ xác định kiềm 
chế lạm phát là mục tiêu quan trọng hàng 
đầu.  

Để kiềm chế lạm phát, Ngân hàng 
Nhân dân Trung Quốc đã nâng lãi suất 
tiền gửi ngân hàng bằng vàng 6 lần liên 
tiếp và nâng lãi suất cho vay 3 lần(7). Ngân 
hàng Trung ương yêu cầu các Ngân hàng 
Thương ợai tăng lượng dự trữ nhằm giảm 
việc cho vay. Chính sách tỷ giá hối đoái cố 
định từng đem lại lợi thế rất lớn cho kinh 
tế của Trung Quốc nay lại trở thành rào 
cản đối với những cải cách tài chính buộc 
nước này phải nới lỏng chính sách tiền tệ. 
Cuối năm 2011, tỉ giá hối đoái đồng NDT 
là 1 USD đổi được 6,3009 NDT, tăng 5,1% 
giá trị so với cuối năm 2010.  
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2.3. Nợ công địa phương ngày càng 
gia tăng.  

Trong quá trình phát triển, các địa 
phương ở Trung Quốc có nhu cầu cao về 
vốn để xây dựng nhanh nhiều đường cao 
tốc, cải tạo mạnh mẽ bộ mặt thành phố, 
tiến hành cải cách bảo hiểm y tế…Điều 
này khiến cho thu nhập tài chính của địa 
phương không thể chi trả được lượng đầu 
tư lớn như vậy. Nhiều công ty tài chính ra 
đời như cơ chế trung gian giúp họ vay vốn. 
Chính quyền địa phương các tỉnh thành ở 
Trung Quốc đã lần lượt thành lập hơn 
6.500 công ty tài chính, dựa vào hình thức 
đảm bảo của chính quyền, có sự ủng hộ 
của cơ cấu tài chính để phát hành lượng 
trái phiếu lớn, huy động các kiểu tiền vốn, 
khiến cho quy mô nợ công tại các địa 
phương phình lên nhanh chóng. Tính đến 
cuối năm 2010, số dư nợ công địa phương 
của Trung Quốc là 10.700 tỷ Nhân dân tệ 
(NDT) liên quan tới 370.000 hạng mục công 
trình, tổng cộng trong 1,87 triệu khoản nợ(8). 
Cuối năm 2011, chính quyền địa phương đối 
mặt với thời kỳ đỉnh điểm phải trả nợ với 
2.600 tỷ NDT đáo hạn và 70% trong số này 
là trái phiếu. Song, khả năng trả nợ đang 
xuất hiện những tình thế không ổn định, 
viễn cảnh bất động sản không sáng sủa đã 
khiến cho thuế thu nhập từ bán đất bị giảm 
sút. Mặt khác, chính sách thắt chặt của 
ngân hàng cũng đã làm mất đi trợ lực đầu 
tư vay vốn phát triển. Ngoài ra, sự xuất 
hiện những vụ việc vi phạm cam kết vay 
vốn của các doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn 
cũng tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng nợ 
công tại địa phương. 

Năm 2011, nguy cơ khủng hoảng nợ 
công địa phương còn đang phải đối mặt với 
một vấn đề mới, đó chính là nhu cầu tiền 
vốn xây dựng nhà xã hội dựa trên hình 

thức vay nợ. Bộ Tài chính Trung Quốc đã 
đại diện chính phủ phát hành lô trái phiếu 
địa phương đầu tiên để lấy tiền dùng cho 
các công trình an sinh tại địa phương. 
Tổng lượng trái phiếu loại này phát hành 
lần đầu có giá trị khoảng 50 tỷ NDT, 
chiếm 25% tổng mức phát hành cả năm(9). 
Nhiều người cho rằng đây lại là kiểu “nợ 
mới áp nợ cũ” vì biện pháp này khó giải 
quyết được những khó khăn tiền vốn trong 
suốt bao năm qua của chính quyền địa 
phương…Nợ công của Trung Quốc khá 
rộng, bên cạnh mức nợ của chính quyền 
địa phương khá cao, mức nợ trái phiếu của 
chính phủ Trung Quốc hiện chiếm khoảng 
40% GDP(10)  nên việc giám sát quản lý 
khó khăn, rủi ro tài chính khá lớn, những 
vụ vi phạm vay vốn, nợ kéo dài hoặc từ 
chối trả nợ ngày càng phát sinh nhiều. 
Gần đây, do tiền vốn xoay xở khó khăn 
nên nhiều công ty liên tục giãn nợ, ngừng 
hoặc chậm trễ trả nợ cho ngân hàng; một 
vài doanh nghiệp còn đề xuất “chuyển nợ 
thành cầm cố”, đem tài sản cố định như 
công trình xây dựng, đường sá của địa 
phương ra cầm cố vay nợ, nhằm kéo dài 
thời hạn trả nợ khiến chất lượng tín dụng 
của ngân hàng Trung Quốc xấu đi, kinh 
doanh gặp nhiều áp lực.  

Với những lý do trên, nhu cầu có sự 
điều chỉnh trong điều tiết vĩ mô của Trung 
Quốc càng trở nên cấp bách hơn trước. 

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH 

1. Đi sâu cải cách thể chế tài chính 

1.1 Tiếp tục thực hiện chính sách tài 
chính tích cực, duy trì bội chi ngân 
sách và quy mô phát hành công trái ở 
mức thích hợp  

Năm 2011, Trung Quốc bội chi 900 tỷ 
Nhân dân tệ, tương đương 2% GDP(11), trong 
đó bội chi ngân sách Trung ương là 700 tỷ. 
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Trung Quốc tiếp tục phát hành 200 tỷ trái 
phiếu cho địa phương và đưa vào dự toán ngân 
sách địa phương. Dựa trên nguyên tắc chi phối 
giữa năng lực tài chính và quyền sự nghiệp, 
Trung Quốc chủ trương ra sức ưu hóa kết cấu 
chi tiêu ngân sách, tăng thêm chi tiêu cho các 
lĩnh vực trọng điểm như "tam nông”, khu vực 
chậm phát triển, dân sinh, các sự nghiệp xã 
hội, điều chỉnh kết cấu, sáng tạo khoa học-
công nghệ; giảm các khoản chi thông thường, 
kiểm soát nghiêm việc xây dựng văn phòng, 
trụ sở của các cơ quan Đảng và chính quyền… 
thiết thực hạ thấp giá thành quản lý nhà nước. 
Đồng thời, hoạch định chính sách tài chính 
hợp lý, thay đổi lại cơ chế thu chi để nhiệm vụ 
cung cấp các dịch vụ công của các cấp chính 
quyền và năng lực tài chính bổ trợ lẫn nhau. 
Xoay quanh vấn đề thúc đẩy bình quân hóa 
dịch vụ công cơ bản và xây dựng khu chức 
năng chủ thể, Trung Quốc đã nỗ lực hoàn thiện 
chế độ chuyển dịch chi, tăng thêm quy mô và 
tỷ lệ chuyển dịch chi mang tính thông thường, 
đặc biệt là chuyển dịch mang tính cân bằng, 
điều chỉnh giảm và quy phạm các khoản chi 
chuyển dịch chuyên biệt(12). Thúc đẩy cải cách 
thể chế tài chính từ cấp tỉnh trở xuống, thúc 
đẩy ổn định cải cách chế độ quản lý tài chính 
của các huyện trực thuộc tỉnh, tăng cường bảo 
đảm tài chính cho dịch vụ công cộng cơ bản 
của chính quyền cấp huyện. Xây dựng kiện 
toàn hệ thống quản lý nợ của chính quyền địa 
phương, tìm tòi xây dựng chế độ phát hành 
công trái của chính quyền địa phương. 

1.2. Thực thi quản lý vĩ mô tài 
chính thận trọng 

Nhằm xây dựng khung chế độ quản lý 
vĩ mô tài chính, Trung Quốc xác định mấu 
chốt chính là phải xây dựng thể chế, cơ chế 
trong đó quản lý vĩ mô và giám sát vi mô 

phối hợp nhịp nhàng, bổ sung cho nhau, 
phát huy vai trò chủ đạo của Ngân hàng 
Trung ương, tăng cường giám sát tính lưu 
động, tỷ lệ đòn bẩy, hoàn thiện chế độ 
quản lý tài chính, nâng cao tính bền vững 
của tài chính. Do vậy, Trung Quốc chủ 
trương: 

Một là, xử lý tốt quan hệ giữa thúc đẩy 
sự ổn định với hiệu suất của hệ thống tài 
chính. Kiên trì nguyên tắc tích cực ổn 
thỏa, vừa thí điểm vừa xem xét, giai đoạn 
khởi đầu cố gắng xây dựng chế độ cơ bản 
và phân công trách nhiệm, nắm bắt mức 
độ chính sách. 

Hai là, xử lý tốt quan hệ giữa quản lý vĩ 
mô, giám sát vi mô với chính sách tiền 
tệ(13). Mấu chốt của quản lý vĩ mô thận 
trọng là trên cơ sở phán đoán khách quan, 
chuẩn xác tình hình vĩ mô tiến hành điều 
chỉnh kịp thời. Cơ quan chịu trách nhiệm 
đề ra chính sách vĩ mô cần nhanh nhạy 
song thận trọng với thay đổi của kinh tế vĩ 
mô và rủi ro của nó. Phải có ưu thế trong 
quản lý tín dụng tiền tệ, kinh nghiệm, giải 
pháp trong phán đoán kinh tế vĩ mô. Đồng 
thời, trong điều tiết vĩ mô tài chính quan 
tâm hơn đến ổn định mặt bằng giá chung, 
xem xét nhiều hơn vấn đề ổn định tài 
chính và rủi ro tổng lượng vĩ mô, phát huy 
vai trò của các công cụ truyền thống như 
lãi suất v.v... Thông qua tiêu chuẩn giám 
sát vi mô để thực hiện phân công và phối 
hợp giữa quản lý vĩ mô với giám sát vi mô.  

Ba là, xử lý tốt quan hệ giữa quản lý vĩ 
mô thận trọng với tiêu chuẩn tính toán, 
chú ý thực thi chính sách tiền tệ phù hợp. 

Bốn là, xem xét thống nhất tiêu chuẩn và 
hài hòa với quốc tế, tránh chênh lệch giám 
sát, căn cứ tình hình riêng của Trung Quốc 
để xác định công cụ và tham số, tăng cường 
tính linh hoạt của điều tiết chính sách. 
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2. Tăng nhanh cải cách thể chế thuế 

2.1 Kiện toàn hệ thống thuế 

Trung Quốc chủ trương tăng cường xây 
dựng và kiện toàn pháp chế thuế theo 
nguyên tắc ưu hóa kết cấu chế độ thuế, 
trách nhiệm thu thuế công bằng, quy 
phạm quan hệ phân phối, hoàn thiện bố trí 
quyền thuế. Do vậy, Trung Quốc chủ 
trương thực hiện các biện pháp sau:  

Thứ nhất, mở rộng phạm vi trưng thu 
thuế giá trị gia tăng. Mở rộng phạm vi 
trưng thu thuế giá trị gia tăng, đặc biệt là 
việc trưng thu các loại thuế kinh doanh 
trong các ngành nghề kiến trúc, giao thông 
vận tải và ngành dịch vụ. Điều chỉnh giảm 
thuế kinh doanh tương ứng đối với các 
hạng mục chịu thuế khác theo cơ chế được 
khấu trừ. Thống nhất xác định thuế suất 
sau khi mở rộng phạm vi thuế giá trị gia 
tăng, duy trì mức chịu thuế hợp lý. Đồng 
thời, phối hợp thúc đẩy cải cách thể chế 
chia sẻ thu nhập, điều chỉnh hợp lý tỷ lệ 
chia sẻ thuế giá trị gia tăng giữa Trung 
ương và địa phương. Sự phân định giữa 
quỹ thuế và quyền thuế dựa trên quyền sự 
nghiệp và nhu cầu chi tài chính của chính 
quyền địa phương, có sự kết hợp giữa tính 
chủ đạo của quyền thuế Trung ương giao 
cho quyền thuế địa phương. 

Thứ hai, điều chỉnh hợp lý phạm vi 
trưng thu thuế tiêu dùng. Thuế tiêu dùng 
là loại thuế được thực hiện điều tiết đặc 
biệt trên cơ sở trưng thu phổ biến thuế giá 
trị gia tăng(14). Cùng với việc mở rộng 
phạm vi thuế giá trị gia tăng và từng bước 
xóa bỏ thuế kinh doanh, vận dụng thuế 
tiêu dùng tiến hành điều tiết đặc biệt đối 
với hoạt động giải trí tiêu dùng cao, thúc 
đẩy ngành dịch vụ phát triển lành mạnh. 

Mở rộng phạm vi trưng thu thuế tiêu dùng 
từ lĩnh vực tiêu dùng hàng hóa đặc thù sang 
lĩnh vực tiêu dùng dịch vụ cao cấp. Đồng 
thời, thích ứng với xu thế nâng cấp thay thế 
hàng tiêu dùng không ngừng tăng, một số 
hàng tiêu dùng cao cấp chuyển đổi sang 
hàng tiêu dùng phổ thông, điều chỉnh hợp 
lý hạng mục thuế và thuế suất của bộ 
phận hàng tiêu dùng này. 

Thứ ba, chuyển đổi mô hình thuế thu 
nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân là 
loại thuế quan trọng của điều tiết phân 
phối thu nhập, tập trung nguồn thu cho 
ngân sách. Trung Quốc chủ trương từng 
bước thực hiện chuyển đổi chế độ thuế từ 
chế độ thuế phân loại hiện hành sang kết 
hợp giữa tổng hợp và phân loại. Coi thu 
nhập cố định, thường xuyên là thu nhập 
tổng hợp để tính toán thu thuế theo năm, 
coi thu nhập vốn và thu nhập tạm thời, 
ngẫu nhiên làm thu nhập phân loại để 
tính toán thu theo lần. Điều chỉnh cơ chế 
thuế vụ, giảm gánh nặng nộp thuế cho 
những người có thu nhập thấp, tăng thu 
thuế của những người có thu nhập cao để 
điều hòa phân phối lợi ích. 

2.2. Cải cách toàn diện thuế bất động 
sản, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi 
trường 

Đi sâu cải cách chế độ thuế bất động 
sản là nội dung quan trọng của xây dựng 
kiện toàn hệ thống thuế địa phương. Nó 
vừa có lợi cho việc điều tiết phân phối, vừa 
dẫn dắt tiêu dùng hợp lý nhà đất cho cư 
dân. Do vậy, Trung Quốc đặt ra nghiên 
cứu xây dựng chế độ thuế bất động sản 
mới hoàn toàn,  từng bước thay đổi tình 
trạng các loại thu phí và thu thuế qua các 
khâu phát triển, lưu hành, giữ lại…song 
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song tồn tại hiện nay. Thúc đẩy cải cách 
thuế phí bất động sản còn nhằm giải quyết 
có hiệu quả vấn đề trong khâu giao dịch có 
nhiều loại thuế thu nhiều lần đối với cùng 
một đối tượng áp dụng, tiến hành đơn giản 
hóa loại thuế liên quan trong khâu giao 
dịch bất động sản, sắp xếp hợp lý trách 
nhiệm thuế. Xây dựng thuế bất động sản 
mới, làm cho thuế bất động sản trở thành 
loại thuế chính của chính quyền địa 
phương, bảo đảm nhu cầu tiền vốn xây 
dựng cơ sở hạ tầng công cộng v.v của địa 
phương. 

Thuế tài nguyên là loại thuế lấy tài 
nguyên thiên nhiên làm đối tượng thu 
thuế. Để thúc đẩy xây dựng xã hội loại 
hình tiết kiệm tài nguyên, hữu hảo với môi 
trường, Trung Quốc đưa ra cải cách toàn 
diện thuế tài nguyên. Thống nhất xem xét 
trách nhiệm thuế phí của doanh nghiệp, 
hủy bỏ thu phí một số tài nguyên sửa 
thành thu thuế tài nguyên. Mở rộng hợp lý 
phạm vi thu thuế tài nguyên, xác định một 
cách khoa học hạng mục trưng thu thuế 
tài nguyên. Kịp thời điều chỉnh căn cứ tính 
thuế, thực hiện kết hợp trưng thu theo giá 
trị và theo lượng tài nguyên. 

Hoàn thiện chế độ thuế phí môi trường, 
sửa thu phí thải ô nhiễm của chất gây « 
nhiễm chính thành thu thuế bảo vệ môi 
trường. Từ nay tới năm 2020, thông qua 
việc thu thuế bảo vệ môi trường đối với 
chất gây ô nhiễm, người gây ô nhiễm và 
người phá hoại môi trường sinh thái phải 
gánh vác chi phí tổn hại môi trường cần 
thiết. Điều này có lợi cho Trung Quốc 
trong việc hình thành kết cấu ngành nghề, 
phương thức tăng trưởng, mô hình tiêu 
dùng tiết kiệm tài nguyên năng lượng bảo 
vệ môi trường, thực hiện phát triển bền 
vững kinh tế xã hội. Không chỉ vậy, nó còn 

dẫn dắt chính xác hành vi sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp. 

3. Đi sâu cải cách thể chế tiền tệ 

3.1. Thúc đẩy cải cách cơ chế tiền 
tệ, tăng cường năng lực đổi mới ngành 
tiền tệ trong nước  

Trung Quốc đưa ra đi sâu cải cách cơ 
quan tiền tệ lớn do Nhà nước khống chế cổ 
phần, hoàn thiện chế độ doanh nghiệp tiền 
tệ hiện đại, tăng cường quản lý rủi ro và 
xử lý nội bộ, nâng cao năng lực sáng tạo 
phát triển và năng lực cạnh tranh quốc tế. 
Tiếp tục đi sâu cải cách hệ thống ngân 
hàng. Hệ thống ngân hàng phải đạt được 
việc đa dạng hóa lợi nhuận và phát triển. 
Hệ thống ngân hàng phải trở thành một 
cửa quan trọng cho doanh nghiệp đầu tư 
nhờ vào tiền dự trữ của nhân dân, phụ 
trách vai trò trung gian cho kinh tế thị 
trường, bởi vì tiền mặt và tiền lớn M2 của 
tài khoản gửi có kỳ hạn chiếm tỷ lệ cao 
trong GDP. Đồng thời tăng cường và cải 
tiến việc quản lí giám sát tiền tệ, phòng 
chống và hóa giải rủi ro về tiền tệ, tăng 
cường đổi mới thể chế, đổi mới chế độ và 
đổi mới nghiệp vụ ngành tiền tệ, chú ý bồi 
dưỡng nguồn nhân lực về tiền tệ. 

3.2. Nhanh chóng xây dựng hệ 
thống thị trường tiền tệ đa tầng thứ 

Trung Quốc chủ trương nỗ lực phát 
triển thị trường tiền tệ, hình thành nhiều 
hình thức kinh doanh, nhiều chế độ sở hữu 
và lấy đó để xây dựng hệ thống tiền tệ 
hiện đại hiệu quả cao và an toàn. Mở rộng 
độ rộng và chiều sâu của thị trường tiền 
tệ. Đi sâu cải cách thị trường hóa chế độ 
thẩm tra phát hành cổ phiếu, quy phạm 
thị trường chủ yếu cũng như thị trường 
vừa và nhỏ, thúc đẩy xây dựng thị trường 
lập nghiệp, mở rộng thí điểm hệ thống 
chuyển nhượng đại lý cổ phần, nhanh 
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chóng phát triển thị trường giao dịch bên 
ngoài, tìm tòi xây dựng thị trường quốc tế. 
Tích cực phát triển thị trường công trái, 
hoàn thiện thể chế quản lý phát hành, 
thúc đẩy đa dạng hóa và sáng tạo các 
chủng loại công trái, thúc đẩy ổn định 
chứng khoán hóa tài sản. Thúc đẩy phát 
triển thị trường sản phẩm phức hợp tiền tệ 
và kỳ hạn. Cải cách ổn định thị trường lãi 
suất, hoàn thiện cơ chế quản lý tỷ giá biến 
động lấy cung cầu thị trường làm cơ sở, cải 
tiến quản lý kinh doanh dự trữ ngoại hối.  

3.3. Thúc đẩy dần dần tự do hóa tài 
khoản vốn, tăng cường quản lí lưu 
động vốn quốc tế 

Hiện nay trong quá trình phát triển, 
thị trường tiền tệ Trung Quốc dễ bị hỗn 
loạn do chịu ảnh hưởng của lưu động vốn 
ngắn hạn. Chẳng hạn như, tài khoản gửi 
của dân cư và các doanh nghiệp phi công 
hữu tăng lên, dự trữ này chủ yếu chảy vào 
hệ thống ngân hàng. Khi xảy ra lạm phát 
cao, tiết kiệm ngân hàng nhận được sự bảo 
hộ của Nhà nước, tiết kiệm của nhân dân 
sẽ dựa vào mức tăng của vật giá để bù lỗ, 
từ đó bảo vệ được giá trị của tiền gửi. Do 
vậy, thặng dư tiền tệ trong dân luôn tăng 
lên, từ 1978-2005, tiết kiệm của nhân 
dân/GDP tăng từ 6% đến 77%(15). Sự tăng 
trưởng của 2 tỷ lệ này cho thấy vốn tiền tệ 
của Trung Quốc đã có thể dùng để đầu tư. 
Song, do cơ chế tiền tệ vẫn lấy ngân hàng 
làm chủ đạo nên việc tự do hóa tài khoản 
vốn bị hạn chế, thị trường vốn trở nên kém 
phát triển.  

Thị trường vốn chỉ ra lựa chọn thứ 2 
ngoài vốn ngân hàng, cũng có tác dụng 
trong phát triển đa dạng hóa dịch vụ tiền 
tệ, mở rộng tài khoản vốn tiền tệ. Các 
doanh nghiệp có thể thông qua thị trường 
cổ phiếu thu tập vốn và tiến hành lưu 

thông tiền để đầu tư…Vì vậy, Trung Quốc 
chủ trương tăng cường và cải thiện hệ 
thống quản lý lưu động vốn ngắn hạn, 
thúc đẩy ổn định mở cửa tài khoản vốn, 
phòng ngừa hiệu quả những ảnh hưởng từ 
vốn quốc tế đến thị trường tiền tệ trong 
nước đề phòng dòng vốn nóng đổ vào, duy 
trì tính ổn định của tiền tệ. Trong đó, mục 
đích của việc tự do hóa các tài khoản vốn 
còn là để thúc đẩy việc dùng NDT như một 
đồng tiền quốc tế.  

3.4. Từng bước thúc đẩy tiến trình 
quốc tế hóa đồng NDT và gia tăng tích 
trữ vàng 

 Biểu hiện nổi bật nhất trong toàn cầu 
hóa tiền tệ của Trung Quốc là phi đối 
xứng(16). Đó chính là trong hệ thống đồng 
tiền quốc tế, các đồng tiền giữ vai trò chủ 
đạo như đồng bảng Anh, đồng USD, đồng 
Euro là của các nước phát triển, còn đồng 
NDT gần như đứng ở vị trí khá xa trong 
hệ thống này. Điều này đã hạn chế ảnh 
hưởng của Trung Quốc tới quyền định giá 
các loại sản phẩm quốc tế. Từ rất sớm, 
Trung Quốc đã ý thức được rằng chỉ khi 
đồng NDT trở thành một thành viên của 
đồng tiền quốc tế, trở thành một phần dự 
trữ ngoại tệ của các nước khác thì mới có 
được quyền chủ động trong thị trường sản 
phẩm và thị trường vốn quốc tế. Một đồng 
tiền được quốc tế hóa – tức đồng tiền đó sẽ 
được giao dịch với các đồng tiền khác mà 
không bị kiểm soát. Do vậy, quốc tế hóa 
đồng NDT đã trở thành mục tiêu trong 
chiến lược phát triển dài hạn của Trung 
Quốc.  

Theo các chuyên gia kinh tế, những 
biểu hiện đầu tiên mà Trung Quốc thực 
hiện quốc tế hóa NDT đã được triển khai 
từ ngay sau Đại hội XIV Đảng Cộng sản 
Trung Quốc năm 1992 khi Trung Quốc xác 
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định xây dựng thể chế kinh tế thị trường. 
Lúc đầu nó được sử dụng để kết toán 
thương mại tại biên giới giữa Trung Quốc 
với một số nước láng giềng. Năm 1994, lưu 
thông trong thương mại biên giới là 0,37 tỷ 
NDT. Từ đó việc kết toán bằng NDT được 
tăng dần lên và đặc biệt được đẩy mạnh 
trong những năm gần đây. Nhưng chính 
cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn 
cầu năm 2008, mới là cơ hội vàng để Trung 
Quốc đẩy nhanh tốc độ thực hiện chiến 
lược quốc tế hóa đồng NDT. Bởi lẽ, dưới tác 
động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn 
cầu đã tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục mất giá 
của các đồng tiền mạnh như đồng USD, 
đồng Euro bởi tình trạng bong bóng giá tài 
sản trên bình diện quốc tế, cũng như nguy 
cơ  mất giá tiền tệ do lạm phát. Trong bối 
cảnh mà các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật 
Bản, EU đang tập trung giải quyết các vấn 
đề kinh tế của mình, Chính phủ Trung 
Quốc đã chớp lấy thời cơ, khuyến khích sử 
dụng NDT trong các hoạt động thương mại 
và đầu tư như một phần trong kế hoạch 
dài hạn để đưa đồng tiền này thành đồng 
tiền dự trữ, giảm sự phụ thuộc của Trung 
Quốc vào những đồng tiền mạnh. 

Trung Quốc đưa ra chiến lược “3 bước” 
gồm láng giềng hóa, khu vực hóa và quốc 
tế hóa, nhằm mục tiêu đưa NDT trở thành 
tiền tệ thanh toán, rồi tiền tệ đầu tư và 
cuối cùng là trở thành tiền tệ dự trữ với lộ 
trình thực hiện trong vòng 30 năm(17). 
Trong đó, 10 năm đầu (2009-2019) kể từ 
tháng 6/2009 khi Trung Quốc cho phép thí 
điểm tại 4 thành phố của Thượng Hải và 
tỉnh Quảng Đông thực hiện kết toán 
thương mại bằng đồng NDT, Trung Quốc 
sẽ đưa đồng NDT thành tiền tệ thanh toán 
thương mại với các nước láng giềng; 10 
năm tiếp theo (2019-2029) là tiền tệ đầu tư 
mang tính khu vực và 10 năm cuối (2029-

2039) sẽ trở thành tiền tệ dự trữ quốc tế. 
Trong năm 2011, đồng NDT đã được sử 
dụng để giải quyết gần 10% thương mại 
quốc tế của Trung Quốc. Trung Quốc cũng 
đã thí điểm thực hiện việc hoàn thuế và 
thanh toán giao dịch thương mại với các 
nước láng giềng bằng đồng NDT. Từ tháng 
7-2009 đến hết 2010, thanh toán thương 
mại quốc tế bằng NDT đã tăng gấp 4 lần, 
đạt 18.4 tỷ và đến giữa năm 2010, con số 
này đã tăng 14 lần, trên 50 tỷ NDT. Hiện 
nay, Trung Quốc đang tập trung xây dựng 
Thượng Hải, Hồng Công thành những 
trung tâm tài chính, thương mại tầm cỡ 
quốc tế sánh ngang với Luân Đôn, New 
York vào năm 2020. Ngày 30/01/2012, 
Trung Quốc tuyên bố sẽ đưa Thượng Hải 
trở thành trung tâm giao dịch đồng Nhân 
dân tệ toàn cầu vào năm 2015 và sẽ đưa 
khối lượng giao dịch bằng đồng NDT của 
Trung Quốc lên gấp đôi, đạt 1000 nghìn tỷ 
vào năm 2015(18). 

Với chiến lược trên, nhiều nhà phân 
tích dự báo trong trung hạn, NDT sẽ được 
chấp nhận trên thị trường tài chính thế 
giới và về lâu dài, đồng tiền này có thể sẽ 
giữ vị trí chủ chốt trên thế giới và có ảnh 
hưởng ngày càng lớn tại châu á, đặc biệt 
là ở khu vực ASEAN. 

Để đẩy mạnh tiến độ quốc tế hóa đồng 
NDT và để đảm bảo an toàn cho nền kinh 
tế, Trung Quốc còn chủ trương xem xét lại 
chiến lược về dự trữ ngoại hối của mình. 
Bởi vì, khi mà đồng USD đang dần mất đi 
địa vị độc tôn,  trong ba năm qua Trung 
Quốc đã hướng sự chú ý sang đồng Euro - 
một trụ cột khác của hệ thống tiền tệ quốc 
tế, nhưng đồng Euro đang chao đảo. Đầu 
tư vào trái phiếu của Chính phủ Mỹ và 
châu Âu cũng là hành động đầy mạo hiểm. 
Trung Quốc đang nắm giữ khoảng 1,2 



 Những điều chỉnh chiến lược trong điều tiết vĩ mô… 

Nghiên cứu Trung Quốc số 9(133) – 2012 19

nghìn tỷ USD trái phiếu Mỹ(19) và 700 tỷ 
công trái bằng Euro(20). Song, Trung Quốc 
luôn lo ngại về sự thay đổi chính sách tài 
chính của các nước này trong thời gian tới. 
Trước tình hình này, nhu cầu phải đa 
dạng hóa lượng dự trữ ngoại hối trở nên 
cấp thiết. Ông Hạ Tân, cố vấn cao cấp của 
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho 
rằng: “Chiến lược dự trữ của Trung Quốc 
cần được xem xét lại một cách khẩn cấp. 
Thay vì mua các khoản nợ chính phủ của 
các nước phương Tây, Trung Quốc nên đầu 
tư vào các tài sản chiến lược và tích lũy 
như vàng”(21).  

Cho tới nay, lượng dự trữ vàng của 
Trung Quốc là 1.054 tấn và chiếm thứ 5 
thế giới sau Mỹ, Đức, ý và Pháp. Lượng dự 
trữ này chiếm gần 1,6% trong số 3,3 nghìn 
tỷ USD tổng dự trữ ngoại hối(22). Theo kinh 
nghiệm quốc tế, để đảm bảo an toàn cho 
nền kinh tế, số vàng dự trữ cần chiếm từ 
7- 10% trong tổng ngoại tệ tích lũy của 
một nước. Do vậy, trong thời gian tới 
Trung Quốc chủ trương tăng mức dự trữ 
vàng lên tới 8000 tấn(23). Có chuyên gia 
tính toán rằng nếu Trung Quốc có bước đi 
thận trọng và không làm thi trường bị sốc 
thì việc thực hiện chủ trương này có thể 
mất khoảng thời gian từ 10-15 năm. 

III. TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỀU CHỈNH 
CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TIẾT VĨ MÔ TỚI 
VIỆT NAM 

1. Công tác quản lý vĩ mô thận trọng 
của Trung Quốc tác động tới việc ổn 
định mặt bằng giá cả của Việt Nam trên 
diện rộng 

Hiện nay, Trung Quốc thực hiện mô 
hình điều tiết vĩ mô tài chính kết hợp điều 
tiết loại hình số lượng và loại hình giá cả. 
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa coi 

trọng tình hình tăng trưởng tín dụng tiền tệ 
vừa coi trọng sự thay đổi của các loại giá cả. 
Điều này gắn bó mật thiết với quyền định 
giá của Trung Quốc trên th trêng giao hàng 
thông qua các hợp đồng kỳ hạn giao hàng và 
thông qua giao dịch chủ yếu qua đàm phán 
của bên mua do thị trường tạo nên.  

Việt Nam là nước nhập khẩu rất nhiều loại 
hàng hóa từ Trung Quốc, do vậy phụ thuộc 
nhiều vào quyền định giá từ nước này. Trong 
bối cảnh hiện nay, nhiều dự báo cho rằng đồng 
NDT sẽ tăng giá, điều này liên quan đến nhiều 
hoạt động kinh tế và tác động tới sự ổn định x· 
héi. Do vậy, Việt Nam phải coi việc ổn định 
mặt bằng giá chung là nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu trong điều hành vĩ mô, kiềm chế đà 
tăng giá.  

Một là, quản lý hữu hiệu tính thanh khoản 
trên thị trường, kiểm soát các nhân tố ảnh 
hưởng đến tỷ giá của đồng Việt Nam với đồng 
NDT dẫn đến vật giá tăng quá nhanh. Chẳng 
hạn như: qu¶n lý hạng mục vốn, kết cấu và 
cách thức nhập siêu, mức lãi suất, tỷ giá hối 
đoái, tăng cường điều chỉnh giá sản phẩm và 
dịch vụ ….  

Hai là, ra sức phát triển sản xuất, bảo đảm 
việc sản xuất và cung ứng các mặt hàng thiết 
yếu, các tư liệu sản xuất quan trọng.  

Ba là, tăng cường xây dựng hệ thống lưu 
thông phân phối nông sản phẩm, tăng cường 
năng lực điều tiết của thị trường, điều tiết bán 
ra và mua vào các mặt hàng dự trữ quốc gia, 
điều tiết các mặt hàng xuất nhập khẩu… 

 Bốn là, tăng cường giám sát và quản lý vật 
giá, giữ gìn trật tự thị trường. Đặc biệt là phải 
tăng cường điều tra xử lý nghiêm khắc những 
hành vi phạm pháp như cố ý đẩy giá lên, câu kết 
để tăng giá, vào hùa để tăng giá...  

Năm là, xây dựng chế độ trợ cấp xã hội, 
không để vật giá gia tăng ảnh hưởng đến đời 
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sống bình thường của nhóm người có thu nhập 
thấp… 

2. Vấn đề quốc tế hóa đồng NDT tác 
động tới Việt Nam trong các giao dịch 
thương mại 

Là nước láng giềng, lại nằm trong khu 
vực ASEAN, Việt Nam đã không thể đứng 
ngoài, mà còn chịu tác động trực tiếp của 
chiến lược quốc tế hóa NDT của Trung 
Quốc. Theo thống kê, thương mại biên giới 
Trung – Việt hiện nay có tới 90% là thanh 
toán bằng NDT(24). Bên cạnh đó, sự hoán 
đổi đồng NDT cũng được tiến hành, song 
nó chủ yếu được tiến hành ở các cửa hàng 
kinh doanh ngoại tệ và tại biên giới Việt – 
Trung. Có khoảng hơn 600 cửa hàng kinh 
doanh, mỗi năm chu chuyển khoảng hơn 1 
triệu NDT. 

Từ năm 2010, Trung Quốc đã có nhiều 
bước đi mạnh mẽ để thúc đẩy quốc tế hoá 
đồng NDT như khuyến khích và cho phép 
20 tỉnh, thành phố thực hiện các giao dịch 
thương mại, đầu tư quốc tế bằng đồng 
NDT. Chỉ trong 6 tháng cuối năm 2010, có 
đến 67.000 công ty xuất khẩu của Trung 
Quốc được cấp phép, trong khi sáu tháng 
đầu năm 2010, con số này chỉ là 365. Gần 
7% giao dịch của Trung Quốc với các nước 
trong 3 tháng đầu năm 2010 được thực 
hiện bằng đồng NDT(25). Đây là cơ hội tốt 
cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các 
doanh nghip Việt Nam sẽ sử dụng đồng 
NDT thay thế đồng USD trong công việc 
làm ăn với các đối tác Trung Quốc, nhằm 
tăng cường hoạt động thương mại song 
phương. Đây cũng là điều thuận tiện nhất 
cho doanh nghiệp khi cả hai bên sử dụng 
chung một đồng tiền. Điều này giúp doanh 
nghiệp giảm chi phí trong giao dịch, hạ 
được giá thành sản phẩm; giảm được nguy 

hiểm trong biến động tỷ giá ngoại tệ vì 
đồng USD tăng giảm đột ngột trong những 
năm gần đây; giảm được nhu cầu đối với 
đồng USD, tăng cường khả năng dung hợp 
và lưu thông vốn, giảm thâm hụt trong 
thu chi quốc tế với Trung Quốc. Mặt khác, 
do phía Trung Quốc quy định người nước 
ngoài phải bán hàng cho Trung Quốc mới 
được nhận tiền NDT. Đây còn là cơ hội tốt 
nữa để các doanh nghip Việt Nam đẩy 
mạnh hàng xuất khẩu, mở rộng quy mô thị 
trường sang Trung Quốc. 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn tiềm 
ẩn nhiều rủi ro, ngày càng có nhiều nước 
chọn NDT làm đồng tiền thanh toán và dự 
trữ. Song, việc quốc tế hóa đồng NDT hiện 
nay vẫn còn một số rào cản như thị trường 
trái phiếu bằng đồng NDT vẫn còn nhỏ và 
thị trường vốn của Trung Quốc có nhiều 
khả năng sẽ vẫn khép kín trong một thời 
gian còn dài, nên đồng NDT ở nước ngoài 
chưa thể quay vòng một cách hiệu quả vào 
Trung Quốc. Hiện thời, đồng NDT lại 
không thể tự do chuyển đổi với các đồng 
tiền khác trên thế giới bởi hệ thống tài 
chính Trung Quốc vẫn chưa vững mạnh. 
Nó chưa phát triển đủ để chịu đựng được 
các luồng vốn lớn. Do vậy, các nguồn vốn 
tự do đổ vào Trung Quốc để đầu tư vào bất 
động sản, chứng khoán chưa có thể rút ra 
khi nhà đầu tư cần. Thêm vào đó, Trung 
Quốc đang sử dụng một hệ thống kiểm 
soát ngoại tệ rất phức tạp nhằm bảo vệ 
đồng NDT trước các luồng vốn toàn 
cầu. Để được quốc tế hóa, đồng NDT cần 
15 năm nữa mới có thể biến thành một 
đồng tiền chuyển đổi tự do. Vì thế, Việt 
Nam nên thận trọng trong việc hoán đổi 
tiền tệ với Trung Quốc, đầu tư vào trái 
phiếu huy động vốn bằng NDT, hoặc đầu 
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tư vào tài sản tại Trung Quốc để nền kinh 
tế ít bị chao đảo. Trước mắt, chúng ta chỉ 
nên sử dụng đồng Nhân dân tệ cho mục đích 
thương mại và ở khu vực biên giới. Nếu cần 
hoán đổi tiền tệ với Trung Quốc, chúng ta 
chỉ nên làm thử nghiệm với khu vực biên 
giới mà thôi. 
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